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Bản vẽ kĩ thuật - Bản vẽ xây dựng -Cách kí hiệu các công 
trình và bộ phận công trình Kí hiệu các phòng và các diện 
tích khác 
1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu về hệ thống kí hiệu và cách đặt kí hiệu cho 
các phòng và cho các diện tích khác trong một hay nhiều công trình. Trong tiêu chuẩn 
này, từ "phòng" bao hàm cả các diện tích Các kí hiệu được dùng để xác định và đánh 
số trong các tài liệu của hồ sơ thiết kế. Tiêu chuẩn này chủ yếu được áp dụng trong 
các giai đoạn thiết kế và thi công. Đối với những thiết kế lớn, hệ thống kí hiệu này có 
thể mở rộng, nh|ng nên phù hợp với những chỉ dẫn về bảo dưỡng công trình. Đối với 
những mặt bằng có tính linh hoạt dùng các kết cấu đúc sẵn, các tọa độ cần được đưa 
vào ngay ở giai đoạn đầu.  

2. Tiêu chuẩn trích dẫn 

TCVN 6082 : 1995 (ISO 1046). Bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc. Từ vựng  

TCVN 6003 : 1995 (ISO 4157/1. Bản vẽ kĩ thuật -Bản vẽ xây dựng -phần 1: Cách kí 
hiệu công trình và bộ phận công trình.  

3. Nguyên tắc đặt kí hiệu  

3.1. Số các phòng được đánh cho mỗi tầng nhà, theo thứ tự liên tục trong phạm vi của 
các bộ phận công trình. 

3.2. Nếu có vài công trình trong một thiết kế, số các phòng được đánh độc lập cho từng 
công trình theo 3.1.  

3.3. Số và tên gọi của phòng được ghi trên cùng một chỗ nh| sau:  

324 Phòng tiếp tân    Phòng ghi âm 

Để cho rõ ràng, số và tên gọi được gạch dưới  

3.4. Nếu không đủ chỗ, chỉ cần ghi con số của phòng nh| sau:           

326 

3.5. Số phòng gồm các chữ số. Số thứ nhất chỉ số tầng của công trình và các số sau là 
những số chỉ số phòng thuộc tầng đó. 

Tầng 1: Số phòng 101 - 199 (1 001 - 1 999)Tầng 2: Số phòng 201 - 299 (2 001 - 2 
999) v.v...) 

3.6. Cần đánh số phòng cho mỗi tầng sao cho hướng đi trong ngôi nhà được dễ dàng. Có 
thể theo chiều kim đồng hồ, sao cho người ta tới các phòng từ cửa chính hoặc chỗ ra 
cuối cùng ở bên trái ngôi nhà. 

3.7. Những chỗ hẹp nh| chỗ rửa dụng cụ hay nhà vệ sinh được gắn với số của phòng 
(diện tích nh| tủ lẩn trong tường có thể mang số của phòng mà nó phụ thuộc nh|ng 
có thêm một chỉ số sau). 

3.8. Nếu có một phòng mới được thêm vào sau trong quá trình thiết kế, khi mà các 
phòng đã được đánh số rồi, thì phòng mới sẽ được mang số của phòng mà diện tích 
bị chiếm. Hai phòng chỉ khác nhau ở những chỗ thêm vào nh| sau:  

127 A   127B  
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3.9. Tránh không để bị đứt đoạn trong chuỗi các số phòng. Nếu hai phòng nhập thành 
một thì phòng mới mang cả hai số phòng trước nh| sau: 

127   128  
 

3.10.   Số khối nhà và số phòng có thể ghi chung nh| sau: 2/216 (= khối nhà 2, phòng 216 
(N0 16, gác 2))  

3.11. Diện tích tầng hầm và tầng dưới mái được đánh số phù hợp với ISO 4157/1, phía sau 
là số phòng.  

4. Cách kí hiệu một dãy phòng trong công trình  

4.1. Số của dãy phòng được ghi trước số của phòng.  

4.2. Số của dãy phòng cần được chỉ rõ trên các mặt bằng.  

4.3. Các phòng trong một dãy cần được đánh số liên tục. Số và tên phòng được ghi nh| 
sau:  

1. Sảnh     2. Phòng khách     3. Bếp  

4. Phòng ngủ    5. Phòng ngủ 2  

4.4. Số nhà, số dãy phòng và số phòng có thể viết chung nh| sau: 2/314/1 (nhà 2, dãy 
314 (N0 14 tầng 3) phòng 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                             


